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TOM TAT

M6t thi nghiém nudi dwéng thiét ké theo mé hinh nhan t6 2 x 2 dwoc tién hanh trong 5 thang
nham xac dinh anh hwéng cia viéc lai gibng va bé sung dinh dwéng dén viéc cai thién ning suét thit
cha dé nuéi tao Lao. Trong dé dé dia phwong (dé Lat) dwoc 1am déi chirng dé so sanh véi dé lai F1
(BTxL) la két qua lai giira dé dwc Bach Thao (BT) nhap tir Viét Nam véi dé cai Lat. M6i loai dé gém 30
con dé dwc 6-7 thang tudi dwoc chia déu vao 2 nhém: mot nhém nudi theo ché do truyén théng (chi
chan tha tw do vao ban ngay), con nhém kia nudi theo ché dé cai tién (bd sung la sin khé va da liém
khoang cho &n tw do tai chudng ngoai chin tha). Dé dwoc theo doi vé lwong thu nhan thirc an bd
sung, thay ddi vé khéi lwgng va khi két thic thi nghiém dwoc mé khao sat dé danh gia thanh phan co
thé, ty 1é cac phan trong than thit va chat lwong thit. Két qua (riéng phan trinh bay trong bai nay) cho
thay dé lai F1 (BTxL) thu nhan nhiéu la sin bé sung (P<0,001) va da liém (P<0,01) hon so véi dé Lat do
c6 thé trong I&n hon. Dé lai F1 ¢6 téc do ting trong (60,02 g/con/ngay) cao hon rat rd rét (56,09%) so
v&i dé Lat (38,45 g/con/ngay). Ting trong cuia dé dwoc bd sung thire dn (55,45 g/con/ngay) cao hon
rat ro rét (28,89%) so v&i nhirng con chi dwoc chan tha ty do (43,02 g/con/ngay). Khéng cé anh
hwéng ro rét (P>0,05) cua lai gidng va bé sung thirc dn trong thi nghiém nay dén ty 1é thit xé, ty 1é cac
phan dui trwée, dui sau va ngwe-swon trong than thit, nhwng dé lai F1 (BTxL) c6 ty Ié phan cd to hon
(P<0,01) con phan bung lai nhé hon (P<0,01) so vé&i dé Lat. Nhw vay, lai dé Lat véi dé Bach Thao va bé
sung dinh dwéng (protein va khoang) cé kha ning cai thién ré rét strc san xuét thjt cia dé & Lao.

T khoa: B6 sung dinh dwéng, D&, lai gidng, thu nhan thirc &n, ting trong, than thit.

SUMMARY

A 5 month long 2 x 2 factorial feeding trial was carried out to determine effects of crosbreeding
and feed supplementation on improved meat productivity of goats in Laos. The indigenous goat breed
(Lat) was used as the control to compare with F1 (BT x L) as a result of crossbreeding Lat does with
bucks of Bach Thao, an improved goat breed imported from Vietnam. For each genotype, 30 growing
male goats at 6-7 months of age were chosen and equally divided into 2 groups, one raised according
to the traditional feeding regime (free ranging only) and the other with an improved feeding regime
including cassava hay and mineral block provided ad libitum in addition to free ranging. Observations
included feed intake, live weight gain, dressing percentage, body composition, carcass sections and
meat quality. Results as presented in this paper showed that the F1 goat had higher a intake of
cassava hay (P<0.001) and mineral block (P<0.01) as a result of heavier live weight compared to the
indigenous goat. The ADG of F1 (60.02g/head/day) was very much higher (56.09%) than that of the
indigenous goat (38.45 g/head/day). The ADG of goats supplemented with cassava hay and mineral
block (55.45g/head/day) was also significantly higher (28.89%) than that of those not supplemented
(43.02 g/head/day). No significant (P>0.05) effects of the crossbreeding and supplementation were
found for dressing percetage and percentages of front leg, rear leg, and breast-rip sections in the
carcass; however, the F1 had a bigger neck (P<0.01) but a smaller abdomen (P<0.01) compared to the
indigenous goat. It was therefore concluded that crossing Lat does with Bach Thao bucks and feed
(protein and minerals) supplementation could improve meat productivity of goats in Laos.

Key words: Average daily gain, crossbreeding, Goats, feed supplementation, feed intake.
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1. DAT VAN DE

Dé 1a loai tiéu gia stc nhai lai ¢6 tdm
quan trong 16n vé mit kinh t& va xa hoi déi
véi cac cong dong noéng thon, diac biét 1a
nhiing ngudi dan nghéo (Pearcock, 2005).
Lao 1a mot nuée c¢6 rat nhiéu tiém ning phat
trién chin nuéi dé nhd c6 dién tich dat ddi
nai  rong 16n (Stir va cs., 2002;
Vongsamphanh, 2003; Xaypha, 2005). Tuy
nhién, chan nuéi dé cia Lao hién vAn mang
tinh quang canh, § quy mé noéng hd nhd, st
dung dé Lat dia phuong (L) ch#n tha tu do
(Phengsavanh, 2003; Bounmy Phiovankham
va cs., 2011). Nhadm nang cao niang suit
chan nuéi dé 6 Lao, dé duc Bach Thao (BT)
cta Viét Nam da duge nhap dé lai v6i dé Lat
va con lai F1 (BT x L) da dudc tao ra. Ngoai
viéec danh gia ning sudt ctaa con lai so véi dé
dia phuong trong diéu kién san xuat dai tra
(Nguyen Xuan Trach va  Buonmy
Phiovankham, 2011), mo6t thi nghiém nudi
dudng véi quy moé 16n da dudc tién hanh dé
danh gia anh hudng cta viéc lai gidng nay
cling nhu viéc cai tién ché& do nuéi dudng dén
stic san xuit thit cia dé ¢ Lao. Bai viét nay
cong b phan két qua cta thi nghiém lién
quan dén thu nhan thiic 4n, ting trong va ty
1é cac phan trong than thit cia dé.

2. VAT LIEU VA PHUONG PHAP

Thi nghiém dugc tién hanh tai Trung
tdm nghién ctu chdn nu6éi Nam Xudng,
thudc Vién nghién ctu khoa hoc Néng Lam
nghiép quéc gia Lao (NAFRI), trong thoi
gian 5 thang (3-8/2010) gom 1 thang nuéi
thich nghi va 4 thang theo déi thi nghiém
chinh. Thi nghiém dugc thiét k& theo mod
hinh nhan t6 2 x 2, trong d6 c6 2 loai dé dudc
st dung 1a dé dia phuong (dé Lat) va dé lai
F1 (BT x L) 1a két qua lai gitta dé duc Bach
Thao (BT) nhap tu Viét Nam va dé cai Lat
ctua Lao. Méi loai dé gom 30 con dé duc 6 - 7
thang tu6i dudc chia ngdu nhién thanh 2
nhém déu nhau (15 con/nhém): moét nhém

nudi theo ché& d6 truyén théng (chén tha tu
do ki€m &n tu 7 gid sang dén 5 gid chiéu),
nhém tht hai nuéi theo ché d6 cai tién (b6
sung 1a sén kho va da liém khoang cho &n tu
do tai chudng ngoai chan tha chung véi
nhoém kia).

Trudc khi tién hanh thi nghiém, toan bo
dan dé thi nghiém dugc tiém phong vacxin
dau, vacxin viém rudt hoai ti va tdy néi ngoai
ky sinh trung. Trong thdéi gian thi nghiém,
sau thoi gian chin tha ban ngay, khi vé
chuéng, mdi dé duge nhét 6 mot 6 chudng cd
dinh cho tiing con ¢6 mang 4n vA mang udng
riéng. Ting con dé dugc can khéi lugng bing
can dién té vao budi sang trudc lac tha ra bai
chan vao lic bat ddu nudi thich nghi, bat dau
theo doi thi nghiém va 2 tuan/lan trong qua
trinh thi nghiém cho dén lic két thic thi
nghiém. Tang trong binh quin hang ngay
dudc tinh theo hé s6 héi quy tuyén tinh giiia
khéi lugng dé va thoi gian nudi.

L4 sin khé cho an va thita cia tiing con
dude can va 18y mau dai dién trong 7 ngay
lién tuc vao gitta méi thang thi nghiém. Cac
mau thic 4n duge xi ly va dua vé Phong
phén tich thie 4n chin nudi, Trudng Pai hoc
Nong nghiép Ha Noi, dé phan tich thanh
phan hoa hoc (vat chat kho, protein, xo, md,
khoang) theo cac phuong phap tuong tng
cia AOAC (1991). La sin kho st dung trong
thi nghiém nay c6 thanh phan theo vat chat
khé (VCK) nhu sau: 23,57% protein tho,
24,37% x0 tho, 7,31% md, 35,37% dan suit
khong N va 9,38% khoang téng sé.

Tang da liém st dung trong thi nghiém
12 loai Boslic-RED (Thai Lan) c6 khéi lugng 2
kg v6i thanh phan (trong 1 kg) gbm: 220 g Na,
130 g Ca, 50,4 g P, 16 g Mg, 9¢g S, 2 g Fe, 340
mg Zn, 425 mg Mn, 225 mg Cu, 30 mg Co, 8
mg Si va 13 mg I. P4 liém dudc treo c6 dinh
trong tiing 6 chudng ca thé va khi két thic thi
nghiém dugc can lai sau khi da phoi kho dé
tinh lugng thu nhan cta ting con.

Cuéi ky thi nghiém méi 16 duge chon
ngdu nhién 3 con dé mé khao sat theo
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phuong phap thuong quy. Ty 1é thit xé dudc
tinh bing phan tram khéi lugng than thit so
v6i téng khéi lugng séng (nhin déi 24 gio
trude khi mé khao sat). Pong thoi than thit
dugc xé d6i dé ding mot ntia tinh ty 18 cac
phan khéc nhau trong d6, gbm dui trude, dui
sau, suon-nguc, ¢4, va bung. Ntia than thit
con lai duge dung dé tinh ty 1é thit, xuong va
cac chi tiéu chat lugng thit (Nguyén Xuan
Trach va cs., 2011).

S6 liéu vé khoi lugng, tang trong va két
qua mé khao sat dudc phan tich phuong sai
theo mé hinh nhan t6 2 x 2 c6 tuong tac. S6
lidu vé thu nhan thtic 4n dugc phan tich
phuong sai mot nhan t6 (pham giéng). So
sanh cép d61 cac gia tri trung binh dugc thuc
hién theo phuong phap Tukey. Phin mém
Minitab 16 (2010) dudc st dung cho viéc
phan tich thong ké s6 liéu thi nghiém nay.

3. KET QUA VA THAO LUAN
3.1. Lugng thu nhan thic an

Do toan bd dan dé thi nghiém dugc tha
cung nhau vao ban ngay nén viéc xac dinh
tong lugng thu nhan thic &n 1a khong thé
vi khong xac dinh dugce lugng thic an dé tu

ki€m an ti cAy co tu nhién. Trong khuon khé
ctia thi nghiém nay, chi c6 lugng 14 sin kho
va d4 li€m bé sung khoang tinh theo dau con
(glcon/ngay) va theo don vi khéi lugng dé
(g/kg Pngay) cho 2 16 (tuong tng vé6i 2 loai
dé) dudc nudi theo ché d6 cai tién 1a xac dinh
dugc (Bang 1).

Két qua cho thay, c4 hai loai dé déu &n
thém 14 sdn va d4a 1i€m bd sung tai chudng.
Nhu vay, ca hai loai dé déu c6 kha ning thu
nhan dugc moét lugng thic dn 16n hon lugng
thiic &4n chuing tim kiém dugc ti thic &n tu
nhién trong qua trinh ch#én tha tu do.
Lugng thu nhan 14 sén kho ciing nhu cac
thanh phan dinh dudng ctia n6 & dé lai F1
(BT x L) cao hon rat rd rét so véi dé Lat
(P<0,001). Lugng thu nhan d4 liém & dé lai
F1 ciing cao hon & dé Lat (P<0,01). Tuy
nhién, su chénh léch vé lugng thu nhan 14
sén va da liém gitia hai loai dé chi dung khi
tinh theo dau con. Diéu nay lién quan dén
khéi lugng co thé do dé F1 16n hon dé Lat
(Bang 2b) vi néu tinh cho méi don vi khéi
lugng co thé (g/kg P/mgay) thi khong théy c6
su khac nhau dang ké gitia hai loai dé
(P>0,05) ca vé thu nhan 14 sin ciing nhu da
1i€m b sung.

Bang 1. Lugng thu nhan thiic in b8 sung ctia dé thi nghiém

g/con/ngay g/kg P/ngay
Chi tiéu

Fi1(BT x L) Lat SEM Fi(BT x L) Lat SEM
La sén khd 302,7° 225,9° 9,86 14,34 13,86 0,40
VCK 228,6° 171,1° 7,43 10,83 10,50 0,30
Protein 71,35 53,78° 2,31 3,38 3,30 0,09
Xo 74,51 55,58° 2,42 3,53 3,41 0,10
M& 22,86° 17,05 0,74 1,08 1,05 0,03
Dan suét khéng N 107,81° 80,40° 3,51 5,11 4,92 0,14
Khoang 29,13° 21,13° 0,95 1,38 1,33 0,04
Da liém 4,77° 3,55° 0,28 0,23 0,22 0,02

Ghi chii: Cdc gid tri trung binh ciia mội chi tiộu mang chit sộ khac nhau (*°) thi sai khdc giita hai logi dộ ¢6 ¥
nghia thong ké & mire P<0,05. SEM: Sai s6 chudn ciia gid tri trung binh. P: khoi lwong co thé dé
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3.2. Khéi lugng co thé va tang trong

Trong thi nghiém nay cé su khac nhau
vé khéi lugng gitta hai loai dé vao ldc bat
dau nuoi thi nghiém (P<0,05) do viéc chon dé
cung do tudi dé dua vao thi nghiém. Su khac
nhau nay 1a do ban ch4t cta phdm giéng vi &
cing d6 tudi cac phdm gidng khac nhau c6
khéi lugng khac nhau 1a diéu binh thudng.
Tuy nhién, khéi luong bit dau nubi thi
nghiém ctia méi loai dé khéong sai khac dang
ké gitia hai ché& d6 nu6i dudng (P>0,05).

Két qua phan tich théng ké so liéu thi
nghiém (Bang 2a) cho thdy pham gidng va
ch& d6 nuoi dudng déu c6 anh hudng dén
khéi lugng cuéi ky va ting trong ctia dé
(P<0,001). Tuy nhién, khoéng cé su tuong tac
rd rét ndo gitia phdm giéng va ché d6 dinh
dudng (P>0,05), c6 nghia 14 cd hai loai dé
déu c6 chiéu huéng phan ting tuong tu nhau
do6i v6i viéc cai thién ché do6 dinh dudng.
Nubi dudng cai tién (c6 bd sung protein va
khoang) déu cé tac dung cai thién ting trong
cho ca dé lai F1 va dé Lat.

Bang 2b cho thay, dé lai F1 (BTxL) cé
khoi lugng ban dau 16n hon 33,38%, lic két
thic thi nghiém 16n hon 39,03% va c6 téc do
tang trong trong thdi gian thi nghiém cao hon

56,09% so v61 dé Lat. Nhu vay, viéc lai v6i dé
Bach Thao da cai tao dudgc tAm véc va lam
tang téc do ting trong cua dé dia phuong.
Két qua tuong tu nhan duge khi lai dé Bach
Thao v6i dé C6 6 Viéet Nam (Lé Vin Thong
va cs., 1999; Nguyén Dinh Minh, 2002; Dinh
Vian Binh va cs., 2005; Dau Van Hai va Bui
Nhu Mac, 2010). Diéu d6 chiing to con lai F,
da thita hudng dude su di truyén vé tinh
trang khéi lugng 16n va ting trong nhanh
cua dé Bach Thao (Pinh Vin Binh va cs.,
2007).

Mit khac, két qua thi nghiém cling cho
thdy dé duge bé sung 14 sén (gidu protein) va
da liém (hén hogp khoang) cho ting trong cao
hon 28,89% so v6i dé nudi theo phuong thic
truyén théng chi chan tha tu do. Diéu nay
ching t6 dé chan tha tu do tu tim kiém thic
an tu nhién khong dap tng di nhu ciu dinh
dudng (trudc hét 1a protein va khoang) dé
phat huy dugc hét tiém nang di truyén vé
sinh trudéng, khong nhiing d61 véi dé lai ma
ca véi dé ban dia. Mot s6 thi nghiém bé sung
thiic 4n giau protein cho dé ¢ Lao trudc day
(Phengsavanh, 2003; Xaypha, 2005;
Kounnavongsa va cs., 2010) ciing cho thay
két qua tuong tu.

Bang 2a. Anh huéng ctia pham gidng va nuédi dudng d&én khéi lugng
va tang trong cua dé

D& F1 (BT x L) D& Lat Yéu té
Chi tiéu NU6i Nuoi Nu6i Nudi  Phimgibng Nudiduong Tuong tac
truydnthéng caitién truydnthdéng  caitién (PG) (ND) PG *ND

Khoi luong ban 16,60°  1664°  12,38° 12,58" NS NS
dau (kg/con)
Khoi lrong ket 22,84° 24,54° 16,28° 17,79° NS
thac (kg/con)
Téing trong ca ky 6,24° 7,90° 3,03° 5,21° NS
(kg/con) ’ ’ ’ '
Tang trong binh 53,43° 66,61° 32,60° 44,29° NS

quan (g/con/ngay)

Ghi chii: Cdc gid tri trung binh trong mét hang mang chir s6 khdc nhau (*

bed) thi sai khdc nhau ¢é ¥ nghia &

mikc P<0,05. Mitc Y nghia thong ké: *** P<0,001); **P<0,01); *P<0,05; NS: khong y nghia.
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Bang 2b. Khéi lugng va tang trong cta dé theo pham giéng va ché do nubi

L Pham gibng Nuéi duéng
Chi tiéu - . -
F1 Lat Truyén thong Cai tien
Khéi lvong ban dau (kg/con) 16,62° 12,46" 14,47 14,61
Khéi lwong két thic (kg/con) 23,69° 17,04° 19,56° 21,17°
Tang trong ca ky (kg/con) 7,06° 4,57° 5,08° 6,55°
Tang trong binh quan (g/con/ngay) 60,02° 38,45° 43,02° 55,45

Ghi chii: Cdc gid tri trung binh ciia hai pham giong hay hai ché do nui c6 mang chit s6 khdc nhau (“°) thi sai

khac nhau co6 y nghia ¢ mirc P<0,05.

Bang 3a. Anh hudng ctia phadm giéng va nubdi dudng dén ty 1¢ thit xé
va cac phan trong than thit cua dé (%)

D& lai F1 D& Lat Yéu tb
Chitiéu Nuoi Nuoi Nuoi Nusi  Phdmgiéng Nudiduong  Tuong tac
truyén thong  caitien  truyén thong céi tien (PG) (ND) PG*ND

Ty 16 thit xé 38,40 40,75 39,10 38,16 NS NS NS
Ty Ié dui trwéc 22,92 22,04 22,46 21,77 NS NS NS
Ty lé dui sau 31,47 33,71 33,96 30,99 NS NS *

Ty 1& ngwe-swon 26,63 25,58 24,32 25,78 NS NS NS
Ty Ié phan bung 8,03° 7,63° 9,18° 10,26° * NS NS
Ty I& phan cb 3,58 4,36° 2,63° 3,04™® ** NS NS

Ghi chii: Cde gid tri trung binh ciia hai pham giong hay hai ché dg nuéi c6 mang chit s6 khdac nhau (“°) thi sai

khac nhau cé y nghia o mirc P<0,05.

Bang 3b. Ty 1é thit xé va cac phan trong than thit ctia dé theo phim giéng
va ch€& dé nubi (%)

o Pham giéng Nudi duwéng
Chi tiéu N . .
F1 Lat Truyén thong Cai tien
Ty 18 thit xé 39,57 38,63 38,75 39,46
Ty 1& dui trwée 22,48 22,12 22,69 21,91
Ty 1 dui sau 32,59 32,48 32,72 32,35
Ty lé ngyc-swon 26,10 25,05 25,47 25,68
Ty I& phan bung 7,84° 9,73° 8,61 8,95
Ty lé phan cb 3,97° 2,84° 3,11 3,70

Ghi chii: Cdc gid tri trung binh ciia hai pham giong hay hai ché @6 nuéi c6 mang chir s6 khac nhau (*

®) thi sai khdc nhau cộ ¥ nghia & mire P<0,05.

3.3. Ty 1ộ thit xé va cac phan than thit
Két qua mộ khao sat (Bang 3a va 3b)
cho thay, khong c6 su khac nhau rộ rét nao
vé ty 1& thit xé gifia dé lai F1 va dé Lat
(P>0,05). Diéu nay c6 thé 1a do khong c6 su
khac nhau nhiéu vé ty lé thit xé gitia dé
Bach Thao vé6i dé Lat. Theo Lé Van Thong
va cs. (1999) dé Bach Thao c6 ty 1& thit xé
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khoang 38,95 - 42,40%, ttc la ciing tuong
duong véi ty 1& thit xé cta dé Lat trong thi
nghiém nay.

Ty 1& cac phan trong than thit c6 chiu
anh hudng nh4t dinh cta phdm gidng. Tuy
ty 1é dui trude, dui sau va nguc-sudn khong
c¢6 su khac nhau ro rét gitta hai loai dé
(P>0,05), dé lai F1 c6 ty 1é phan bung nhé
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hon (P<0,01) nhung lai c¢6 ty 1& phan c¢6 16n
hon (P<0,01) so véi dé Lat. Cac phdm giéng
khac nhau thudng c6 két c&u thé hinh khéac
nhau va do vy ma cé ty 1é cac phan trong
than thit khac nhau. O day dé lai F1 ¢6 ¢8 to
hon nhung bung lai thon hon so véi dé Lat 1a
do chiu anh hudng caa két c&u thé hinh tu
dé Bach Thao (Nguyén Dinh Minh, 2002).
Diéu nay c6 thé anh hudng dén téng gia tri
tién thu dudce khi mé thit ban dé vi cac phan
khac nhau d6 c6 gia tri thuc phdm khac
nhau va c6 thé c6 gia ban khac nhau.

Trong thi nghiém nay, ché d6 nuéi c6
anh hudng rd rét dén khéi luong va toc do
ting trong cua dé (Bang 2a va 2b), nhung
khéng c¢6 dnh hudng c6 y nghia nao (P>0,05)
dén ty 1é thit xé cing nhu ty 1& cac phan
trong than thit (Bang 3a va 3b). Nubi dudng
¢6 thé anh hudng dén thé trang va do vy ma
anh hudng dén ty 1é thit xé cling nhu ty lé
cac phan trong than thit. Tuy nhién, trong
thi nghiém nay, anh hudng ctiia bé sung thiic
an lén ty 1é thit xé va ty 1é cac phan trong
than thit khéng rs rét (P>0,05). Piéu nay cé
thé 1a do thic &n bd sung chu yéu 1a bd sung
protein (tit 14 sdn) va khoang (tit da li€m)
chtt khong phai 14 b6 sung ning lugng nén it
anh hudng dén thé trang (d6 béo giy) ma
cht yé&u 14 anh hudng dén téc d6 tang khoi
lugng chung cta co thé. Néu bd sung thic an
gidu ning lugng ciing ¢6 thé 1am cho dé tiang
trong cao hon nita va lam thay d6i ty 1é cac
phan trong than thit. Tuy nhién can c6 thém
cac thi nghiém tiép theo dé xac dinh diéu d6.

4. KET LUAN

Dé lai F1 (BT x L) thu nhan nhiéu thtc
an b sung hon va c6 toc do tang trong cao
hon (56,09%) so véi dé Lat. Khi dudgc b6 sung
14 sdn kho va da liém dé cho tiang trong cao
hon (28,89%) so véi chi dude chin tha tu do.
Khoéng c6 anh hudng rd rét cua lai gidng va
bd sung thiic &n nhu trén dén ty 1é thit xé, ty
1& dui trude, dui sau va nguyc-sudn trong than
thit, nhung dé lai F1 (BT x L) c6 ty 1é phan

¢4 to hon con phan bung nhé hon so vội dộ
Lat. Nhu vay, lai dé Lat v6i dé Bach Thao va
b6 sung dinh dudng (protein va khoang) c6
kha n#ng cai thién rd rét stic san xuat thit
ctia dé 6 Lao.
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Effects of Crossbreeding and Feed Supplementation on Meat Productivity of Goats in Laos: 1. Feed Intake, Live Weight Gain and Carcass Sections
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TÓM TẮT


Một thí nghiệm nuôi dưỡng thiết kế theo mô hình nhân tố 2 x 2 được tiến hành trong 5 tháng nhằm xác định ảnh hưởng của việc lai giống và bổ sung dinh dưỡng đến việc cải thiện năng suất thịt của dê nuôi tạo Lào. Trong đó dê địa phương (dê Lạt) được làm đối chứng để so sánh với dê lai F1 (BTxL) là kết quả lai giữa dê đực Bách Thảo (BT) nhập từ Việt Nam với dê cái Lạt. Mỗi loại dê gồm 30 con dê đực 6-7 tháng tuổi được chia đều vào 2 nhóm: một nhóm nuôi theo chế độ truyền thống (chỉ chăn thả tự do vào ban ngày), còn nhóm kia nuôi theo chế độ cải tiến (bổ sung lá sắn khô và đá liếm khoáng cho ăn tự do tại chuồng ngoài chăn thả). Dê được theo dõi về lượng thu nhận thức ăn bổ sung, thay đổi về khối lượng và khi kết thúc thí nghiệm được mổ khảo sát để đánh giá thành phần cơ thể, tỷ lệ các phần trong thân thịt và chất lượng thịt. Kết quả (riêng phần trình bày trong bài này) cho thấy dê lai F1 (BTxL) thu nhận nhiều lá sắn bổ sung (P<0,001) và đá liếm (P<0,01) hơn so với dê Lạt do có thể trọng lớn hơn. Dê lai F1 có tốc độ tăng trọng (60,02 g/con/ngày) cao hơn rất rõ rệt (56,09%) so với dê Lạt (38,45 g/con/ngày). Tăng trọng của dê được bổ sung thức ăn (55,45 g/con/ngày) cao hơn rất rõ rệt (28,89%) so với những con chỉ được chăn thả tự do (43,02 g/con/ngày). Không có ảnh hưởng rõ rệt (P>0,05) của lai giống và bổ sung thức ăn trong thí nghiệm này đến tỷ lệ thịt xẻ, tỷ lệ các phần đùi trước, đùi sau và ngực-sườn trong thân thịt, nhưng dê lai F1 (BTxL) có tỷ lệ phần cổ to hơn (P<0,01) còn phần bụng lại nhỏ hơn (P<0,01) so với dê Lạt. Như vậy, lai dê Lạt với dê Bách Thảo và bổ sung dinh dưỡng (protein và khoáng) có khả năng cải thiện rõ rệt sức sản xuất thịt của dê ở Lào.


Từ khoá: Bổ sung dinh dưỡng, Dê, lai giống, thu nhận thức ăn, tăng trọng, thân thịt.


SUMMARY


A 5 month long 2 x 2 factorial feeding trial was carried out to determine effects of crosbreeding and feed supplementation on improved meat productivity of goats in Laos. The indigenous goat breed (Lat) was used as the control to compare with F1 (BT x L) as a result of crossbreeding Lat does with bucks of Bach Thao, an improved goat breed imported from Vietnam. For each genotype, 30 growing male goats at 6-7 months of age were chosen and equally divided into 2 groups, one raised according to the traditional feeding regime (free ranging only) and the other with an improved feeding regime including cassava hay and mineral block provided ad libitum in addition to free ranging. Observations included feed intake, live weight gain, dressing percentage, body composition, carcass sections and meat quality. Results as presented in this paper showed that the F1 goat had higher a intake of cassava hay (P<0.001) and mineral block (P<0.01) as a result of heavier live weight compared to the indigenous goat. The ADG of F1 (60.02g/head/day) was very much higher (56.09%) than that of the indigenous goat (38.45 g/head/day). The ADG of goats supplemented with cassava hay and mineral block (55.45g/head/day) was also significantly higher (28.89%) than that of those not supplemented (43.02 g/head/day). No significant (P>0.05) effects of the crossbreeding and supplementation were found for dressing percetage and percentages of front leg, rear leg, and breast-rip sections in the carcass; however, the F1 had a bigger neck (P<0.01) but a smaller abdomen (P<0.01) compared to the indigenous goat. It was therefore concluded that crossing Lat does with Bach Thao bucks and feed (protein and minerals) supplementation could improve meat productivity of goats in Laos.  


Key words: Average daily gain, crossbreeding, Goats, feed supplementation, feed intake.


1. ĐẶT VẤN ĐỀ


Dê là loài tiểu gia súc nhai lại có tầm quan trọng lớn về mặt kinh tế và xã hội đối với các cộng đồng nông thôn, đặc biệt là những người dân nghèo (Pearcock, 2005). Lào là một nước có rất nhiều tiềm năng phát triển chăn nuôi dê nhờ có diện tích đất đồi núi rộng lớn (Stỹr và cs., 2002; Vongsamphanh, 2003; Xaypha, 2005). Tuy nhiên, chăn nuôi dê của Lào hiện vẫn mang tính quảng canh, ở quy mô nông hộ nhỏ, sử dụng dê Lạt địa phương (L) chăn thả tự do (Phengsavanh, 2003; Bounmy Phiovankham và cs., 2011). Nhằm nâng cao năng suất chăn nuôi dê ở Lào, dê đực Bách Thảo (BT) của Việt Nam đã được nhập để lai với dê Lạt và con lai F1 (BT x L) đã được tạo ra. Ngoài việc đánh giá năng suất của con lai so với dê địa phương trong điều kiện sản xuất đại trà (Nguyen Xuan Trach và Buonmy Phiovankham, 2011), một thí nghiệm nuôi dưỡng với quy mô lớn đã được tiến hành để đánh giá ảnh hưởng của việc lai giống này cũng như việc cải tiến chế độ nuôi dưỡng đến sức sản xuất thịt của dê ở Lào. Bài viết này công bố phần kết quả của thí nghiệm liên quan đến thu nhận thức ăn, tăng trọng và tỷ lệ các phần trong thân thịt của dê.    


2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP 

Thí nghiệm được tiến hành tại Trung tâm nghiên cứu chăn nuôi Nậm Xuông, thuộc Viện nghiên cứu khoa học Nông Lâm nghiệp quốc gia Lào (NAFRI), trong thời gian 5 tháng (3-8/2010) gồm 1 tháng nuôi thích nghi và 4 tháng theo dõi thí nghiệm chính. Thí nghiệm được thiết kế theo mô hình nhân tố 2 x 2, trong đó có 2 loại dê được sử dụng là dê địa phương (dê Lạt) và dê lai F1 (BT x L) là kết quả lai giữa dê đực Bách Thảo (BT) nhập từ Việt Nam và dê cái Lạt của Lào. Mỗi loại dê gồm 30 con dê đực 6 - 7 tháng tuổi được chia ngẫu nhiên thành 2 nhóm đều nhau (15 con/nhóm): một nhóm nuôi theo chế độ truyền thống (chăn thả tự do kiếm ăn từ 7 giờ sáng đến 5 giờ chiều), nhóm thứ hai nuôi theo chế độ cải tiến (bổ sung lá sắn khô và đá liếm khoáng cho ăn tự do tại chuồng ngoài chăn thả chung với nhóm kia). 


Trước khi tiến hành thí nghiệm, toàn bộ đàn dê thí nghiệm được tiêm phòng vacxin đậu, vacxin viêm ruột hoại tử và tẩy nội ngoại ký sinh trùng. Trong thời gian thí nghiệm, sau thời gian chăn thả ban ngày, khi về chuồng, mỗi dê được nhốt ở một ô chuồng cố định cho từng con có máng ăn và máng uống riêng. Từng con dê được cân khối lượng bằng cân điện tử vào buổi sáng trước lúc thả ra bãi chăn vào lúc bắt đầu nuôi thích nghi, bắt đầu theo dõi thí nghiệm và 2 tuần/lần trong quá trình thí nghiệm cho đến lúc kết thúc thí nghiệm. Tăng trọng bình quân hàng ngày được tính theo hệ số hồi quy tuyến tính giữa khối lượng dê và thời gian nuôi. 


Lá sắn khô cho ăn và thừa của từng con được cân và lấy mẫu đại diện trong 7 ngày liên tục vào giữa mỗi tháng thí nghiệm. Các mẫu thức ăn được xử lý và đưa về Phòng phân tích thức ăn chăn nuôi, Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội, để phân tích thành phần hoá học (vật chất khô, protein, xơ, mỡ, khoáng) theo các phương pháp tương ứng của AOAC (1991). Lá sắn khô sử dụng trong thí nghiệm này có thành phần theo vật chất khô (VCK) như sau: 23,57% protein thô, 24,37% xơ thô, 7,31% mỡ, 35,37% dẫn suất không N và 9,38% khoáng tổng số. 

Tảng đá liếm sử dụng trong thí nghiệm là loại Boslic-RED (Thái Lan) có khối lượng 2 kg với thành phần (trong 1 kg) gồm: 220 g Na, 130 g Ca, 50,4 g P, 16 g Mg, 9 g S, 2 g Fe, 340 mg Zn, 425 mg Mn, 225 mg Cu, 30 mg Co, 8 mg Si và 13 mg I. Đá liếm được treo cố định trong từng ô chuồng cá thể và khi kết thúc thí nghiệm được cân lại sau khi đã phơi khô để tính lượng thu nhận của từng con. 


Cuối kỳ thí nghiệm mỗi lô được chọn ngẫu nhiên 3 con để mổ khảo sát theo phương pháp thường quy. Tỷ lệ thịt xẻ được tính bằng phần trăm khối lượng thân thịt so với tổng khối lượng sống (nhịn đói 24 giờ trước khi mổ khảo sát). Đồng thời thân thịt được xẻ đôi để dùng một nửa tính tỷ lệ các phần khác nhau trong đó, gồm đùi trước, đùi sau, sườn-ngực, cổ, và bụng. Nửa thân thịt còn lại được dùng để tính tỷ lệ thịt, xương và các chỉ tiêu chất lượng thịt (Nguyễn Xuân Trạch và cs., 2011).

Số liệu về khối lượng, tăng trọng và kết quả mổ khảo sát được phân tích phương sai theo mô hình nhân tố 2 x 2 có tương tác. Số liệu về thu nhận thức ăn được phân tích phương sai một nhân tố (phẩm giống). So sánh cặp đôi các giá trị trung bình được thực hiện theo phương pháp Tukey. Phần mềm Minitab 16 (2010) được sử dụng cho việc phân tích thống kê số liệu thí nghiệm này. 


3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Lượng thu nhận thức ăn 


Do toàn bộ đàn dê thí nghiệm được thả cùng nhau vào ban ngày nên việc xác định tổng lượng thu nhận thức ăn là không thể vì không xác định được lượng thức ăn dê tự

kiếm ăn từ cây cỏ tự nhiên. Trong khuôn khổ của thí nghiệm này, chỉ có lượng lá sắn khô và đá liếm bổ sung khoáng tính theo đầu con (g/con/ngày) và theo đơn vị khối lượng dê (g/kg P/ngày) cho 2 lô (tương ứng với 2 loại dê) được nuôi theo chế độ cải tiến là xác định được (Bảng 1). 


Kết quả cho thấy, cả hai loại dê đều ăn thêm lá sắn và đá liếm bổ sung tại chuồng. Như vậy, cả hai loại dê đều có khả năng thu nhận được một lượng thức ăn lớn hơn lượng thức ăn chúng tìm kiếm được từ thức ăn tự nhiên trong quá trình chăn thả tự do. Lượng thu nhận lá sắn khô cũng như các thành phần dinh dưỡng của nó ở dê lai F1 (BT ( L) cao hơn rất rõ rệt so với dê Lạt (P<0,001). Lượng thu nhận đá liếm ở dê lai F1 cũng cao hơn ở dê Lạt (P<0,01). Tuy nhiên, sự chênh lệch về lượng thu nhận lá sắn và đá liếm giữa hai loại dê chỉ đúng khi tính theo đầu con. Điều này liên quan đến khối lượng cơ thể do dê F1 lớn hơn dê Lạt (Bảng 2b) vì nếu tính cho mỗi đơn vị khối lượng cơ thể (g/kg P/ngày) thì không thấy có sự khác nhau đáng kể giữa hai loại dê (P>0,05) cả về thu nhận lá sắn cũng như đá liếm bổ sung. 

Bảng 1. Lượng thu nhận thức ăn bổ sung của dê thí nghiệm 

		Chỉ tiêu

		g/con/ngày

		g/kg P/ngày



		

		F1 (BT x L)

		Lạt

		SEM

		F1 (BT x L)

		Lạt

		SEM



		Lá sắn khô

		302,7a

		225,9b

		9,86

		14,34

		13,86

		0,40



		VCK

		228,6a

		171,1b

		7,43

		10,83

		10,50

		0,30



		Protein

		71,35a

		53,78b

		2,31

		3,38

		3,30

		0,09



		Xơ

		74,51a

		55,58b

		2,42

		3,53

		3,41

		0,10



		Mỡ

		22,86a

		17,05b

		0,74

		1,08

		1,05

		0,03



		Dẫn suất không N

		107,81a

		80,40b

		3,51

		5,11

		4,92

		0,14



		Khoáng

		29,13a

		21,13b

		0,95

		1,38

		1,33

		0,04



		Đá liếm

		4,77a

		3,55b

		0,28

		0,23

		0,22

		0,02





Ghi chú: Các giá trị trung bình của mỗi chỉ tiêu mang chữ số khác nhau (a, b) thì sai khác giữa hai loại dê có ý 
                        nghĩa thống kê ở mức P<0,05. SEM: Sai số chuẩn của giá trị trung bình. P: khối lượng cơ thể dê


3.2. Khối lượng cơ thể và tăng trọng 

Trong thí nghiệm này có sự khác nhau về khối lượng giữa hai loại dê vào lúc bắt đầu nuôi thí nghiệm (P<0,05) do việc chọn dê cùng độ tuổi để đưa vào thí nghiệm. Sự khác nhau này là do bản chất của phẩm giống vì ở cùng độ tuổi các phẩm giống khác nhau có khối lượng khác nhau là điều bình thường. Tuy nhiên, khối lượng bắt đầu nuôi thí nghiệm của mỗi loại dê không sai khác đáng kể giữa hai chế độ nuôi dưỡng (P>0,05).


Kết quả phân tích thống kê số liệu thí nghiệm (Bảng 2a) cho thấy phẩm giống và chế độ nuôi dưỡng đều có ảnh hưởng đến khối lượng cuối kỳ và tăng trọng của dê (P<0,001). Tuy nhiên, không có sự tương tác rõ rệt nào giữa phẩm giống và chế độ dinh dưỡng (P>0,05), có nghĩa là cả hai loại dê đều có chiều hướng phản ứng tương tự nhau đối với việc cải thiện chế độ dinh dưỡng. Nuôi dưỡng cải tiến (có bổ sung protein và khoáng) đều có tác dụng cải thiện tăng trọng cho cả dê lai F1 và dê Lạt. 


Bảng 2b cho thấy, dê lai F1 (BTxL) có khối lượng ban đầu lớn hơn 33,38%, lúc kết thúc thí nghiệm lớn hơn 39,03% và có tốc độ tăng trọng trong thời gian thí nghiệm cao hơn


56,09% so với dê Lạt. Như vậy, việc lai với dê Bách Thảo đã cải tạo được tầm vóc và làm tăng tốc độ tăng trọng của dê địa phương. Kết quả tương tự nhận được khi lai dê Bách Thảo với dê Cỏ ở Việt Nam (Lê Văn Thông và cs., 1999; Nguyễn Đình Minh, 2002; Đinh Văn Bình và cs., 2005; Đậu Văn Hải và Bùi Như Mác, 2010). Điều đó chứng tỏ con lai F1 đã thừa hưởng được sự di truyền về tính trạng khối lượng lớn và tăng trọng nhanh của dê Bách Thảo (Đinh Văn Bình và cs., 2007). 


Mặt khác, kết quả thí nghiệm cũng cho thấy dê được bổ sung lá sắn (giàu protein) và đá liếm (hỗn hợp khoáng) cho tăng trọng cao hơn 28,89% so với dê nuôi theo phương thức truyền thống chỉ chăn thả tự do. Điều này chứng tỏ dê chăn thả tự do tự tìm kiếm thức ăn tự nhiên không đáp ứng đủ nhu cầu dinh dưỡng (trước hết là protein và khoáng) để phát huy được hết tiềm năng di truyền về sinh trưởng, không những đối với dê lai mà cả với dê bản địa. Một số thí nghiệm bổ sung thức ăn giàu protein cho dê ở Lào trước đây (Phengsavanh, 2003; Xaypha, 2005; Kounnavongsa và cs., 2010) cũng cho thấy kết quả tương tự. 


Bảng 2a. ảnh hưởng của phẩm giống và nuôi dưỡng đến khối lượng
và tăng trọng của dê 

		Chỉ tiêu

		Dê F1 (BT x L)

		Dê Lạt

		Yếu tố



		

		Nuôi
truyền thống

		Nuôi
cải tiến

		Nuôi
truyền thống

		Nuôi
cải tiến

		Phẩm giống
(PG)

		Nuôi dưỡng (ND)

		Tương tác PG * ND



		Khối lượng ban đầu (kg/con)

		16,60a

		16,64a

		12,35b

		12,58b

		***

		NS

		NS



		Khối lượng kết thúc (kg/con)

		22,84b

		24,54a

		16,28d

		17,79c

		***

		***

		NS



		Tăng trọng cả kỳ  (kg/con)

		6,24b

		7,90a

		3,93d

		5,21c

		***

		***

		NS



		Tăng trọng bình quân (g/con/ngày)

		53,43b

		66,61a

		32,60d

		44,29c

		***

		***

		NS





Ghi chú: Các giá trị trung bình trong một hàng mang chữ số khác nhau (a, b, c, d) thì sai khác nhau có ý nghĩa ở
                       mức P<0,05. Mức ý nghĩa thống kê: *** P<0,001); **P<0,01); *P<0,05; NS: không ý nghĩa. 


Bảng 2b. Khối lượng và tăng trọng của dê theo phẩm giống và chế độ nuôi

		Chỉ tiêu

		Phẩm giống

		Nuôi dưỡng



		

		F1

		Lạt

		Truyền thống

		Cải tiến



		Khối lượng ban đầu (kg/con)

		16,62a

		12,46b

		14,47

		14,61



		Khối lượng kết thúc (kg/con)

		23,69a

		17,04b

		19,56a

		21,17b



		Tăng trọng cả kỳ  (kg/con)

		7,06a

		4,57b

		5,08a

		6,55b



		Tăng trọng bình quân (g/con/ngày)

		60,02a

		38,45b

		43,02a

		55,45b





Ghi chú: Các giá trị trung bình của hai phẩm giống hay hai chế độ nuôi có mang chữ số khác nhau (a, b) thì sai 
                        khác nhau có ý nghĩa ở mức P<0,05. 


Bảng 3a. ảnh hưởng của phẩm giống và nuôi dưỡng đến tỷ lệ thịt xẻ
và các phần trong thân thịt của dê (%) 

		Chỉ tiêu

		Dê lai F1

		Dê Lạt

		Yếu tố



		

		Nuôi
truyền thống

		Nuôi 
cải tiến

		Nuôi
truyền thống

		Nuôi
  cải tiến

		Phẩm giống (PG)

		Nuôi dưỡng (ND)

		Tương tác PG*ND



		Tỷ lệ thịt xẻ

		38,40

		40,75

		39,10

		38,16

		NS

		NS

		NS



		Tỷ lê đùi trước

		22,92

		22,04

		22,46

		21,77

		NS

		NS

		NS



		Tỷ lệ đùi sau

		31,47

		33,71

		33,96

		30,99

		NS

		NS

		*



		Tỷ lệ ngực-sườn

		26,63

		25,58

		24,32

		25,78

		NS

		NS

		NS



		Tỷ lệ phần bụng

		8,03a

		7,63a

		9,18b

		10,26b

		*

		NS

		NS



		Tỷ lệ phần cổ

		3,58ab

		4,36a

		2,63b

		3,04ab

		**

		NS

		NS





Ghi chú: Các giá trị trung bình của hai phẩm giống hay hai chế độ nuôi có mang chữ số khác nhau (a, b) thì sai
                        khác nhau có ý nghĩa ở mức P<0,05. 


Bảng 3b. Tỷ lệ thịt xẻ và các phần trong thân thịt của dê theo phẩm giống
và chế độ nuôi (%) 

		Chỉ tiêu

		Phẩm giống

		Nuôi dưỡng



		

		F1

		Lạt

		Truyền thống

		Cải tiến



		Tỷ lệ thịt xẻ

		39,57

		38,63

		38,75

		39,46



		Tỷ lê đùi trước

		22,48

		22,12

		22,69

		21,91



		Tỷ lệ đùi sau

		32,59

		32,48

		32,72

		32,35



		Tỷ lệ ngực-sườn

		26,10

		25,05

		25,47

		25,68



		Tỷ lệ phần bụng

		7,84a

		9,73b

		8,61

		8,95



		Tỷ lệ phần cổ

		3,97a

		2,84b

		3,11

		3,70





Ghi chú: Các giá trị trung bình của hai phẩm giống hay hai chế độ nuôi có mang chữ số khác nhau (a, b) thì sai khác nhau có ý nghĩa ở mức P<0,05. 


3.3. Tỷ lệ thịt xẻ và các phần thân thịt


Kết quả mổ khảo sát (Bảng 3a và 3b) cho thấy, không có sự khác nhau rõ rệt nào về tỷ lệ thịt xẻ giữa dê lai F1 và dê Lạt (P>0,05). Điều này có thể là do không có sự khác nhau nhiều về tỷ lệ thịt xẻ giữa dê Bách Thảo với dê Lạt. Theo Lê Văn Thông và cs. (1999) dê Bách Thảo có tỷ lệ thịt xẻ khoảng 38,95 - 42,40%, tức là cũng tương đương với tỷ lệ thịt xẻ của dê Lạt trong thí nghiệm này.

Tỷ lệ các phần trong thân thịt có chịu ảnh hưởng nhất định của phẩm giống. Tuy tỷ lệ đùi trước, đùi sau và ngực-sườn không có sự khác nhau rõ rệt giữa hai loại dê (P>0,05), dê lai F1 có tỷ lệ phần bụng nhỏ hơn (P<0,01) nhưng lại có tỷ lệ phần cổ lớn hơn (P<0,01) so với dê Lạt. Các phẩm giống khác nhau thường có kết cấu thể hình khác nhau và do vậy mà có tỷ lệ các phần trong thân thịt khác nhau. ở đây dê lai F1 có cổ to hơn nhưng bụng lại thon hơn so với dê Lạt là do chịu ảnh hưởng của kết cấu thể hình từ dê Bách Thảo (Nguyễn Đình Minh, 2002). Điều này có thể ảnh hưởng đến tổng giá trị tiền thu được khi mổ thịt bán dê vì các phần khác nhau đó có giá trị thực phẩm khác nhau và có thể có giá bán khác nhau. 


Trong thí nghiệm này, chế độ nuôi có ảnh hưởng rõ rệt đến khối lượng và tốc độ tăng trọng của dê (Bảng 2a và 2b), nhưng không có ảnh hưởng có ý nghĩa nào (P>0,05) đến tỷ lệ thịt xẻ cũng như tỷ lệ các phần trong thân thịt (Bảng 3a và 3b). Nuôi dưỡng có thể ảnh hưởng đến thể trạng và do vậy mà ảnh hưởng đến tỷ lệ thịt xẻ cũng như tỷ lệ các phần trong thân thịt. Tuy nhiên, trong thí nghiệm này, ảnh hưởng của bổ sung thức ăn lên tỷ lệ thịt xẻ và tỷ lệ các phần trong thân thịt không rõ rệt (P>0,05). Điều này có thể là do thức ăn bổ sung chủ yếu là bổ sung protein (từ lá sắn) và khoáng (từ đá liếm) chứ không phải là bổ sung năng lượng nên ít ảnh hưởng đến thể trạng (độ béo gầy) mà chủ yếu là ảnh hưởng đến tốc độ tăng khối lượng chung của cơ thể. Nếu bổ sung thức ăn giàu năng lượng cũng có thể làm cho dê tăng trọng cao hơn nữa và làm thay đổi tỷ lệ các phần trong thân thịt. Tuy nhiên cần có thêm các thí nghiệm tiếp theo để xác định điều đó.


4. KẾT LUẬN 

Dê lai F1 (BT x L) thu nhận nhiều thức ăn bổ sung hơn và có tốc độ tăng trọng cao hơn (56,09%) so với dê Lạt. Khi được bổ sung lá sắn khô và đá liếm dê cho tăng trọng cao hơn (28,89%) so với chỉ được chăn thả tự do. Không có ảnh hưởng rõ rệt của lai giống và bổ sung thức ăn như trên đến tỷ lệ thịt xẻ, tỷ lệ đùi trước, đùi sau và ngực-sườn trong thân thịt, nhưng dê lai F1 (BT x L) có tỷ lệ phần cổ to hơn còn phần bụng nhỏ hơn so với dê Lạt. Như vậy, lai dê Lạt với dê Bách Thảo và bổ sung dinh dưỡng (protein và khoáng) có khả năng cải thiện rõ rệt sức sản xuất thịt của dê ở Lào.
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